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được cao hơn so với một số nghiên cứu cho thấy chỉ có 
1/5 đến 1/3 phụ nữ đi khám thai ít nhất 3 lần trong quá 
trình mang thai [9], [11]. Trong khi đó, các bà mẹ ở 
nhóm can thiệp đã tiêm phòng uốn ván ≥2 lần đạt 
68,0% cao hơn so với 30,0% ở nhóm chứng với chỉ số 
hiệu quả 126,7%. Đa số bà mẹ ở nhóm can thiệp đã 
uống viên sắt ≥3 tháng chiếm 56,0% cao hơn so với 
15,0% ở nhóm chứng với chỉ số hiệu quả 273,3%. Kết 
quả cho thấy, sau can thiệp tỷ lệ các bà mẹ ở nhóm 
can thiệp đã sinh con tại cơ sở y tế đạt 100% cao hơn 
so với 50,0% ở nhóm chứng với chỉ số hiệu quả 
100,0%. Trong khi đó, các bà mẹ nhóm can thiệp được 
cán bộ y tế đỡ đẻ chiếm 100% cao hơn so với 50,0% ở 
nhóm chứng với chỉ số hiệu quả 100,0%. Đa số bà mẹ 
ở nhóm can thiệp đã cho trẻ bú sớm ngay sau sinh 30 
phút chiếm 80,0% cao hơn so với 30,0% ở nhóm 
chứng với chỉ số hiệu quả 166,7%. Điều này cho thấy 
hầu hết các bà mẹ nhóm can thiệp đã biết sử dụng sữa 
non cho con bú ngay sau sinh 30 phút, kết quả này tốt 
hơn so với nghiên cứu tại Quảng Trị với nhiều phụ nữ 
không biết cách sử dụng sữa non và không cho trẻ bú 
sớm ngay sau sinh [9]. 

Khám sau sinh có vai trò rất quan trọng, giúp theo 
dõi chặt chẽ và chăm sóc sản phụ nhằm phát hiện 
sớm những bất thường của cả sản phụ và sơ sinh, 
đồng thời giúp cấp cứu sớm các tai biến sản khoa 
(nếu có xảy ra). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 
can thiệp tỷ lệ các bà mẹ ở nhóm can thiệp đã đi 
khám lại sau sinh là 68,0% cao hơn so với kết quả 
một số nghiên cứu tại Bangladesh là 28% [1], tại 
Nepal là 34% [2] và tại Việt Nam theo kết quả báo 
cáo về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam giai 
đoạn 2000-2005 [13]. Điều này cho thấy, sức khỏe 
của bà mẹ sau sinh đã được quan tâm đúng mức hơn. 
Việc thực hành về chăm sóc sau sinh ở nhóm can 
thiệp đã được cải thiện rất nhiều. 

Các biện pháp can thiệp đã được tiến hành trong 
thời gian mười hai tháng (một năm) nhằm nâng cao 
kiến thức và thực hành đúng của các bà mẹ tại tỉnh Bo 
Lị Khăm Xay, Lào. Sau can thiệp kết quả thu được ở 
nhóm can thiệp là rất tốt. Hầu hết các bà mẹ đã có 
được kiến thức và thực hành đúng về chăm sóc trước, 
trong và sau sinh. 
KẾT LUẬN 
Các biện pháp can thiệp nâng cao kiến thức và 

thực hành về LMAT cho các bà mẹ 15 - 49 tuổi đã đạt 
được kết quả tốt. Kiến thức về LMAT của các bà mẹ ở 
nhóm can thiệp cao hơn nhóm đối chứng và tỷ lệ bà 

mẹ biết về các dấu hiệu nguy hiểm xảy ra ở nhóm can 
thiệp cũng tốt so với nhóm đối chứng.  

Thực hành về chăm sóc trước, trong và sau sinh 
của bà mẹ ở nhóm can thiệp đều tốt hơn nhóm chứng 
như CSTS: đi khám thai ≥3 lần là 92,0% so với 
45,0%; tiêm phòng uốn ván ≥2 lần là 68,0% so với 
30,0%; uống viên sắt ≥3 là 56,0% so với 15,0%. 
Chăm sóc trong sinh: sinh con tại cơ sở y tế là 100% 
so với 50,0%; được nhân viên y tế đỡ đẻ là 100% so 
với 50,0%; cho trẻ bú sớm ngay sau sinh 30 phút là 
80,0% so với 30,0%. Đi khám lại sau sinh là 68,0% so 
với 15,0%. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TRƯỚC THẤP NỘI SOI 

TRONG UNG THƯ TRỰC TRÀNG 
 

Lê Mạnh Hà, Lê Quốc Phong 
 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phương pháp điều trị 

triệt căn ung thư trực tràng bằng phẫu thuật cắt 
trước thấp nội soi tái lập lưu thông tiêu hóa một thì 
bằng EEA. 

Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, theo dõi dọc 
dựa trên 80 bệnh nhân ung thư trực tràng được phẫu 
thuật cắt trước thấp nội soi điều trị triệt căn bằng phẫu 
thuật nội soi tại bệnh viện trung ương Huế từ 2005- 
8/2011, trong đó: 32 bệnh nhân ung thư trực tràng 
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thấp, 27 bệnh nhân ung thư trực tràng trung gian và 11 
bệnh nhân ung thư trực tràng cao.  

Kết quả: Tuổi trung bình 59.7 (28 – 82 tuổi), trong 
đó, tỷ lệ nam/nữ; 1,17. Tai biến trong phẫu thuật gồm 6 
(3,75%) trường hợp chảy máu, 1 (0,625%) trường hợp 
tổn thương niệu đạo. Có 12 (7,5%) trường hợp chuyển 
mổ mở. Biến chứng sau mổ gồm chảy máu 8 (5,4%) 
trường hợp, nhiễm trung tầng sinh môn 2 (1,35%) 
trường hợp, tắc ruột sớm 2 (1,35%). Thời gian nằm 
viện trung bình 8,4 ngày. Tỉ lệ tử vong trong 30 ngày 3 
(2,03%) trường hợp. Theo dõi trung bình trong 24,8 
tháng thực hiện trên 106/148 (1,62%) bệnh nhân. Tỷ lệ 
tái phát tại chỗ 6,6% (7/106), 1 trường hợp di căn lỗ 
trocart 5mm HCP . Tỷ lệ sống thêm toàn bộ trong 12 
tháng 95,3% (101/106), tỷ lệ sống thêm trong 24 tháng 
83,9% (89/106). 

Kết luận: Phẫu thuật cắt trực tràng nội soi trong 
bệnh lý ung thư trực tràng là một phẫu thuật khả thi, tỷ 
lệ tai biến và biến chứng thấp, là một phẫu thuật ít xâm 
nhập nên ít đau sau mổ và thời gian phục hồi sau mổ 
nhanh hơn. Khả năng cắt triệt để và nạo vét hạch 
tương đương mổ mở nên kết quả về mặt ung thư học 
không có sự khác biệt so với mổ mở. 
summary 
Object: To access the  outcomes of laparoscopic 

radical resection for rectal cancer. 
Method: Prospective study on rectal cancer 

patients who underwent laparoscopic rectal  resection 
from 2000 to 3/2011 at Hue cental hospital: 80 cases 
were operated by Miles procedure, 32 cases were by 
Pull- through procedure and 48 cases were by LAR. 

Results:  Average age 58,7 years  (range 28-82), 
male/female: 1.17.. Mean surgical times: 185.4 ± 34 
minutes (range 130 to 320). Intraoperative 
complications occurred in 7 (4.375%) patients. Medial 
blood volume transfulsion 175ml. Conversy rate: 7.5%. 
Postoperative complications: 8 patient bleeding (5.4%); 
4 patients perineal infection (2.7%); 2 patients (1.35%) 
patients early bowel obstruction, 1 patient disorder 
voiding. Hospital stay 9.7 days (7-28 days). Death rate: 
2.03%. Mean follow-up was 24.8 months on 106/148 
(71.62%) patients. There was local recurrence in 7 of 
106 patients (6.6 percent); there were one port site 
metastases. 12 month and 24 month survival rates: 
95.3% and 83.9%. 

Conclusion: Laparoscopic rectal cancer resection in 
a feasible and safe procedure,  low perioperative 
complication, early restoration, due to shorter – term 
hospital stay. The ablity of radical surgery and 
lymphadenectomy are likely open surgery so that 
oncology results are no differentially. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư đại trực tràng là bệnh lý ác tính của đường 

tiêu hóa, trong đó ung thư trực tràng chiếm tỷ lệ 
khoảng 40 đến 65% [1].  Tần suất mắc bệnh thay đổi 
tùy vùng địa dư, môi trường và dinh dưỡng. Phẫu thuật 
triệt căn (R0) vẫn đóng vai trò chủ đạo.  Hiện nay có 
rất nhiều kỹ thuật có thể áp dụng để phẫu thuật nhưng 
cho dù kỹ thuật  nào đi chăng nữa thì vẫn phải đảm 
bảo nguyên tắc ung thư học trong quá trình thực hiện, 
tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào vị trí khối u, giai 
đoạn bệnh, tình trạng bệnh nhân….cũng như kinh 
nghiệm phẫu thuật viên. Trong những thập niên trước, 
phẫu thuật cắt trực tràng mở là tiêu chuẩn vàng cho sự 

chọn lựa điều trị ung thư trực tràng của các phẫu thuật 
viên chuyên ngành ngoại tổng quát, mặc dù vậy kỹ 
thuật này gặp nhiều khó khăn ở những bệnh nhân mập 
và khung chậu hẹp [4,5,7]. Năm 1991, Jacob thực hiện 
thành công trường hợp đầu tiên cắt đại trực tràng nội 
soi đầu tiên trên thế giới, từ đó đến nay, cùng với sự 
phát triển của phẫu thuật nội soi, phẫu thuật cắt trực 
tràng đã có những bước phát triễn đột phá mang lại 
nhiều kết quả khả quan  [1,2,3,9]. Tại Bệnh viện TW 
Huế, chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật này vào năm 
2000 từ đó đến nay cắt trực tràng nội soi được áp dụng 
rộng rãi. Bài viết này nhằm mục đích chia sẽ một số 
kinh nghiệm nhỏ trong phẫu thuật, sau phẫu thuật và 
kết quả sống thêm trong thời gian ngắn của tất cả 
trường hợp phẫu thuật cắt trực tràng nội soi điều trị 
bệnh nhân ung thư trực tràng. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng: 160 bệnh nhân ung thư trực tràng 

được phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn bằng phẫu 
thuật nội soi tại bệnh viện trung ương Huế từ 2000- 
3/2011, trong đó: 80 bệnh nhân được phẫu thuật cắt 
cụt trực tràng (Miles), 32 bệnh nhân bệnh nhân được 
phẫu thuật bảo tồn cơ thắt (Pull- through), 48 trường 
hợp phẫu thuật cắt trước thấp (LAR).  

Bệnh nhân vào viện được chẩn đoán dựa trên triệu 
chứng lâm sàng gợi ý, nội soi sinh thiết, chụp cắt lớp vi 
tính để xác định ví trí, kích thước, mức độ xâm lấn của 
khối u cũng như phát hiện di căn xa. Qua đó đưa ra 
những chỉ định phù hợp cũng như lựa chọn phương 
pháp phẫu thuật. Ngoài ra, chúng tôi làm them xét 
nghiệm CEA, CA19.9 để tiên lượng cũng như theo dõi 
bệnh nhân và các xét nghiệm thông thường để đánh 
giá tổng trạng chung của bệnh nhân. 

2. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả cắt 
ngang không đối chứng. Phương pháp mổ gồm phẫu 
thuật Miles, phẫu thuật Pull-through, phẫu thuật cắt 
trước thấp. Việc lựa chọn phương pháp tùy thuộc vào vị 
trí và mức độ xâm lấn rối u. Phẫu thuật thực hiện trên 4 
đến 5 trocars tùy theo độ khó của từng trường hợp. Cắt 
trực tràng theo nguyên tắc cắt toàn bộ mạc treo trực 
tràng (TME). 
KẾT QUẢ 
Từ 2000- 2011, 160 bệnh nhân ung thư trực tràng 

được thực hiện cắt trực tràng nội soi trong đó: tuổi trung 
bình 59.7 (28-82 tuổi),  tỷ lệ nam/nữ; 1,17. Phẫu thuật 
cắt cụt trực tràng (Miles): 80 trường hợp, 32 bệnh nhân 
bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn cơ thắt (Pull- 
through), 48 trường hợp phẫu thuật cắt trước thấp (LAR). 

Bảng 1: Đặc điểm của bệnh nhân 
Các đặc điểm N % 

TT trên 24 15 
TT giữa 28 17,5 Vị trí u 
TT dưới 108 67,5 
Tốt 112 70 
Vừa 24 15 

K biểu mô 
tuyến, biệt hóa 

Kém 24 15 
Giai đoạn N % 

T1 0 0 
T2 16 10 
T3 140 87, 5 

T 

T4 4 2, 5 



Y học thực hành (859) - số 2/2013  
  
  
 

63 

N0 92 57, 5 
N 

N1 68 42, 5 
M0 159 9,375 

M 
M1 1 0, 675 

Khối u chủ yếu ở giai đoạn T3: 87,5% 
Bảng 2: Liên quan giữa vị trí khối u và phương pháp 

phẫu thuật: 

Miles Pull-through 
Cắt trước 
thấp 

Tổng 
Phương 

pháp  
Vị trí N % N % N % N % 

Trên     24 15 24 15 
Giữa   4 2,5 24 15 28 17,5 
Dưới 80 50 28 17,5   108 67,5 
Tổng 80 50 32 20 48 30 160 100 
Thời gian phẫu thuật trung bình: PT Miles:  146 

phút, PT Pull-through: 158, PT LAR: 129 phút. 
Bảng 3: Liên quan nguyên nhân chuyển mổ mở và 

phương pháp 

Miles Pull-through 
Cắt trước 
thấp 

Tổng 
Phương pháp 

 
Nguyên nhân N % N % N % N % 
Chảy máu 3 1,875 1 0,6125 2 1,25 6 3,75 

Thủng khối u     3 1,875 3 1,875 
Tổn thương 
niệu đạo 

1 0,6125     1 0,6125 

Dính vào 
bàng quang 

  1 0,625 1 0,625 2 1,25 

Tổng 4 3,75 2 1,25 6 4,375 12 7,5 
Tỷ lệ chuyển mổ hở: 7,5% 
Bảng 4: Liên quan biến chứng sau mổ và phương 

pháp phẫu thuật 

Miles Pull-through 
Cắt trước 
thấp 

Tổng 
Phương 
 pháp 

Biến chứng N % N % N % N % 
Chảy máu cần 
truyền máu* 

3 2,02 1 0,675 1 0,675 5 3,37 

Nhiễm trùng  
vết mổ 

2 1,35     2 1,35 

Tràn khí dưới da 2 1,35   2 1,35 4 2,7 
Tắc ruột   1 0,675 1 0,675 2 1,35 

Bục miệng nối**   3 2,02 5 3,37 8 5,39 
Tổng 7 4,73 5 3,37 9 6,06 21 14,19 

* 2 trường hợp mổ lại (một trường hợp tử vong); ** 2 
trường hợp tử vong 

Biến chứng chung sau mổ: 14,19% và thời gian 
nằm viện trung bình: 8,4 ngày 

Bảng 5: Kết quả theo dõi trong 24,8 tháng trên 106 
bệnh nhân: 

Miles Pull-through 
Cắt 

 trước thấp 
Tổng 

Phương  
pháp 

Dấu hiệu N % N % N % N % 
Tái phát 
 tại chỗ 

2 1,88 1 0,094 3 2,82 6 5,64 

Di căn xa 7 1,88 2 1,88 11 4,70 20 18,87 
Tử vong 6 5,64 1 0,094 10 9,4 17 16,04 
Tỷ lệ tái phát tại chỗ: 5,64%; Di căn xa: 18,87% và 

tử vong: 16,04% 
BÀN LUẬN 
Phân chia giai đoạn bệnh dựa trên: Kết quả siêu 

âm, CT-scan bụng và thăm dò trong mổ: 

Tác giả N G®1 G®2 G®3 G®4 
W.L. Law 100 32,9% 25,9% 25,9% 15,3% 

Mario Morino 154 23,5% 33,3% 34,5% 8,7% 
Richard B. Arenas 65 3% 49,2% 33,9% 13,9% 

Chúng tôi 160 10% 25% 64,375% 0,0625% 
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 1 trường hợp 

trong giai đoạn 4 tức giai đoạn di căn xa về đại thể 
cũng như vi thể, trường hợp này trong phẫu thuật 
chúng tôi phát hiện có di căn gan kích thước nhỏ 
nhưng trước mổ chúng tôi tầm soát bệnh không phát 
hiện được. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ giai 
đoạn 3–4 cao hơn nhiều so với các tác giải nước ngoài.  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh kết quả ưu việt 
của phẫu thuật nội soi. Về mặt ung thư học cũng như 
các kết quả sớm sau mổ trong bệnh ung thư trực tràng 
so với mổ mở thì: điểm thuận lợi trong phẫu thuật nội 
soi các bệnh lý ác tính của đại trực tràng là giảm thời 
gian và mức độ đau, tăng khả năng hoạt động sớm, 
giảm thời gian nằm viện, giảm thời gian ruột hoạt động 
trở lại sau mổ (5,4,8,9). 

Gần 10 năm trở lại đây, phẫu thuật nội soi trong 
các bệnh lý đại trực tràng được xem là một tiêu chuẩn 
vàng. Đây là một kỹ thuật ưu việt trong điều trị ung thư 
trực tràng (10).  

Tác giả N Thời gian nằm viện sau mổ 
Mario Morino 154 12,05 

Nobuyoshi Miyajima 1057 15 
Masaki Fukunaga 451 15,8 
Nguyễn Hoàng Bắc  37 8,37 

Chúng tôi 148 9,7 
Trong nghiên cứu của chúng tôi so với các tác giả 

nước ngoài thì thời gian nằm viện ngắn như: Nobuyoshi 
Miyajima, Masaki Fukunaga, ngang bằng với tác giả 
Mario Morino. Bệnh nhân nước ngoài thường có cân 
nặng lớn nên khả năng tập phục hồi sau mổ so với 
nước ta là khó khăn hơn, điều này có thể ảnh hưởng 
đến thời gian nằm việc và khả năng đi lại của bệnh 
nhân sau mổ. 

Có 12 trường hợp chuyển sang mổ mở trong nghiên 
cứu này chiếm tỷ lệ 7,5%. Biến chứng này xảy ra trong 
nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Bắc (1) là 3,4%; Mario 
Morino (10) là 12%; W.L. Law (8) là 15%; P.P. Tekiss  
là 10%. 

So với các tác giả nước ngoài thì tỷ lệ chuyển mổ 
mở trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn Morino 
(10), Law (8), ngang bằng nghiên cứu của Tekiss, Các 
nhóm nghiên cứu khác trong nước thì chúng tôi có tỷ lệ 
mổ mở cao hơn. Điều này có thể liên quan đến nguyên 
nhân. Hầu hết các bệnh nhân nước ngoài đều có BMI 
lớn hơn nhiều so với bệnh nhân của nước ta. Đây là 
một trong những nguyên nhân chảy máu, khó phẫu 
tích. Rõ ràng các ranh giới cần phẫu thuật, tổ chức mở 
bám xung quanh trực tràng nhiều có thể gây ra dò 
miệng nối sau khi nối bằng dụng cụ EEA. Đây là có thể 
là lý do chính làm tỷ lệ mổ mở trong các nghiên cứu 
của các tác giả nước ngoài tăng lên. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 12 trường hợp 
chuyển mổ mở trong đó  6 trường hợp chảy máu nặng 
không thể cầm máu được, tất cả trường hợp xuất hiện 
trên bệnh nhân nam giới. Các nghiên cứu của tác giả 
Miyajima thì tỷ lệ chuyển mổ mở liên quan nhiều đến 
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giới nam, điều này có lẻ do ở nam giới khung chậu hẹp 
nên theo tác trong nội soi khó khăn, khi chảy máu có 
thể làm phẫu trường tối không đủ ánh sáng để cầm 
máu. So sánh giới một tác giả khác (7) thì chuyển mổ 
mở xuất hiện 100% ở giới nam. 

Một trường hợp chuyển mổ mở khác không liên 
quan đến các tai biến trong mổ mà liên quan đến chăm 
sóc bệnh nhân trước mổ, trường hợp này bệnh nhân có 
khối u lớn 8 cm giai đoan T4, xâm lớn vào mặt sau 
bàng quang. Trong quá trình phẫu thuật chúng tôi 
không thể phẫu tích khối u bằng nội soi được nên 
quyết định chuyển mổ mở làm phẫu thuật MILES kèm 
cắt bàng quang bán phần có dẫn lưu bàn quan trên 
xương mu. 

Chúng tôi đồng ý với quan điểm với một số tác giả 
trên thế giới (8) trong quá trình phẫu tích khối u ra khỏi 
tổ chúc xung quanh nếu khối u vỡ thì nên chuyển mổ 
mở để kiểm soát phẫu trường tranh vẩy tế bào ung thư 
trong ổ phúc mạc. Vì vậy trong lô nghiên cứu của 
chúng tôi 2 trường hợp khối u lớn nằm ở vị trí trực tràng 
trung gian, bị thủng trong quá trình phẫu tích, chuyển 
mổ mở. Ngoài ra có 1 trường hợp phẫu thuật Miles, 
thương tổn niệu đạo trong thì hậu môn, được tiến hành 
khâu lại chỗ thủng kèm đặt sonde tiểu 7 ngày. 

Biến chứng xì dò miệng nối là một trong những biến 
chứng thường gặp trong phẫu thuật ống tiêu hóa nói 
chung và đại trực tràng nói riêng. Tỷ lệ xì miệng nối 
trong nghiên cứu này là 5,4% (8/148) tương tự một số 
tác giả khác (5,6,8), trong đó 5 trường hợp cắt trước 
thấp, tất cả các trường hợp này đều được chỉ định mổ 
lại khâu lại lỗ dò, hậu môn nhân tạo đại tràng ngang, 
và 3 trường hợp phẫu thuật Pull- through (hậu môn 
nhân tạo đại tràng xich- ma 1 trường hợp và khâu lỗ dò 
và  hậu môn nhân tạo đại tràng ngang), đặc biệt có 2 
trường hợp (một trường hợp Phẫu thuật Pull- through 
và một trường hợp cắt trước thấp)  tử vong do phát hiện 
muộn và bệnh nhân lớn tuổi. 

Theo dõi trung bình trong 24,8 tháng thực hiện trên 
106/148 (71,62%) bệnh nhân . Tỷ lệ tái phát tại chỗ 
6,6% (7/106), 1 trường hợp di căn lỗ trocart 5mm HCP. 
Một trường hợp tái phát tại tiểu khung (phẫu thuật 
Miles) được chuyển khoa ung bướu xạ trị, 6 trường hợp 
tái phát miệng nối (phẫu thuật LAR), tất cả trường hợp 
này đều được làm phẫu thuật Miles. Trường hợp tái 
phát lỗ trocart 5mm tại hố chậu phải được phẫu tại cắt 
u tại chỗ rộng rãi kèm giải phẫu bệnh tức thì đến tổ 
chức bình thường.  

Thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống 
thêm không bệnh của ung thư nói chung và ung thư 

trực tràng nói riêng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, tổng 
trạng bệnh nhân, kinh nghiệm phẫu thuật viên, điều trị 
hỗ trợ trước sau mổ… Chúng tôi chỉ đưa ra kết quả 
theo dõi chung về thời gian sống thêm toàn bộ cho tất 
cả bệnh nhân phẫu thuật: Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 
trong 12 tháng 95,3% (101/106), tỷ lệ sống thêm trong 
24 tháng 83,9% (89/106). Theo Gordon (18) thời gian 
sống thêm sau phẫu thuật 1 năm từ 30%-98%, 3 năm 
0- 62%. Paolo Pietro Bianchi theo dõi 107 bệnh nhân 
trong 35,8 tháng thời gian sống thêm 5 năm 81,4%, 1 
trường hợp tái phát tại chỗ. 
KẾT LUẬN 
Phẫu thuật cắt trực tràng nội soi trong bệnh lý ung 

thư trực tràng là một phẫu thuật khả thi, tỷ lệ tai biến và 
biến chứng thấp, là một phẫu thuật ít xâm nhập nên ít 
đau sau mổ và thời gian phục hồi sau mổ nhanh hơn. 
Khả năng cắt triệt để và nạo vét hạch tương đương mổ 
mở nên kết quả về mặt ung thư học không có sự khác 
biệt so với mổ mở 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tai biến mạch máu não (TBMMN) đã và đang là 

một vấn đề cấp thiết đối với nền y học, mọi quốc gia, 
mọi sắc tộc, không phân biệt giới tính vì tỉ lệ mắc bệnh 
và hậu quả nặng nề để lại, là một trong những nguyên 
nhân gây tử vong và tàn phế hang đầu trên thế giới.  

Cho đến nay có nhiều phương tiện thăm dò hiện đại, 
có nhiều biện pháp điều trị tích cực nhưng tác dụng 
điều trị vẫn còn hạn chế, để lại nhiều di chứng nặng, vì 
vậy phòng ngừa tai biến mạch máu não là một mục 
tiêu hàng đầu của chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 


